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ml/phút cao hơn nhóm bệnh nhân có mức lọc cầu thận 
≥ 60 ml/phút có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 
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TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI SỰ THAY ĐỔI MỨC LỌC CẦU THẬN  

THEO THỜI GIAN Ở BỆNH NHÂN VIÊM CẦU THẬN LUPUS TRONG CÁC ĐỢT ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ  
 

Vương Tuyết Mai, Đinh Thị Kim Dung 

Bệnh viện Bạch Mai 

Tóm tắt 
Đặt vấn đề: Tìm hiểu các yếu tố liên quan có thể 

ảnh hưởng đến chức năng thận trong VCT lupus có vai 
trò quan trọng trong tiên lượng bệnh. Vì vậy chúng tôi 
tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu: tìm hiểu một 
số yếu tố liên quan với sự thay đổi MLCT theo thời gian 
ở bệnh nhân viêm cầu thận lupus trong các đợt điều trị 
nội trú. Nghiên cứu hồi cứu được thực hiện trên 44 BN 
đã được chẩn đoán xác định viêm cầu thận lupus vào 
điều trị nội trú nhiều đợt tại khoa Thận-Tiết niệu, bệnh 
viện Bạch Mai từ 2009-2010.  

Kết quả: MLCT trung bình giảm rõ rệt khi so sánh 
từ lần vào viện 1 (42,00 ± 23,84 ml/phút/1,73m2) đến 
lần vào viện 2 (25,28 ± 13,81 ml/phút/1,73m2) ở nhóm 
có nồng độ albumin <30g/l, sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p<0,01). ở nhóm có nồng độ HGB <90g/l, 
MLCT trung bình cũng giảm theo thời gian từ lần vào 
viện 1 (31,8 ± 21,19 ml/phút/1,73m2) đến lần vào viện 2 
(22,62 ± 13,93 ml/phút/1,73m2), sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê với p <0,05. Nồng độ HGB và MLCT ở nhóm 
BN có MLCT <60 ml/phút có mối tương quan tỷ lệ 
thuận với r=0,44 (p<0,05), nồng độ HGB giảm thì 
MLCT giảm và ngược lại.  

Kết luận: Nhóm có nồng độ albumin huyết 
thanh<30g/l có sự suy giảm MLCT theo thời gian có ý 
nghĩa thống kê với p<0,01. Nhóm BN có nồng độ 
hemoglobin <90 g/l có sự suy giảm MLCT có ý nghĩa 
thống kê với p<0,05 và tương quan tỷ lệ thuận với r 
=0,44 (p<0,05). 

Từ khoá: Rối loạn lipid máu, mức lọc cầu thận ước 
tính, viêm cầu thận lupus.  

Summary 
Background. Understanding the related factors may 

affect renal function in lupus nephritis that may play an 
important role in prognosis. Therefore we conducted 
this study with the aim to: explore a number of factors 
related to changes in estimated glomerular filtration 

rate (eGFR) over time in the in-patients with lupus 
nephritis. One retrospective study was performed on 
44 patients were diagnosed lupus nephritis who were 
treated at the Department of Neph-Urology, Bach Mai 
hospital during 2009-2010.  

Results. The mean eGFR significantly reduced 
when compared to the first time in hospitalization 
(42.00 ± 23.84 ml/min/1.73m2) and the second time in 
hospitalization (25.28 ± 13.81 ml/min/1.73m2) in the 
group with s-albumin level<30g/l, the difference was 
statistically significant (p<0.01). In the group with 
hemoglobin (HGB) levels <90g/l, the mean eGFR also 
clearly reduced significantly when compared to the first 
time in hospitalization (31.8±21.19 ml/phut/1.73m2) and 
the second time in hospitalization (22.62 ± 13.93 
ml/min/1.73m2), the difference was statistically 
significant with p<0.05. The HGB concentration and 
eGFR in the group of patients with eGFR 
<60ml/min/1.73m2 was proportional to the correlation 
r=0.44 (p<0.05), the HGB concentration decreased 
together with sGFR and vice versa.  

Conclusions. The levels of serum albumin<30 g/l, 
eGFR declined over time, that was statistically 
significant with p<0.01. Group of patients with 
hemoglobin levels<90g/l decreased together with 
eGFR statistically significant (p<0.05) and proportional 
correlation with r = 0.44 (p <0.05). 

Keywords: eGFR (estimated glomerular filtration 
rate), lupus nephritis. 

Đặt vấn đề  
Suy giảm mức lọc cầu thận là một trong những biến 

chứng nặng của VCT lupus do đó việc tìm hiểu một số 
yếu tố có thể liên quan đến sự thay đổi mức lọc cầu 
thận thận trong quá trình bệnh nhân bị bệnh VCT lupus 
là rất quan trọng. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này 
nhằm mục tiêu: tìm hiểu một số yếu tố liên quan với sự 
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thay đổi mức lọc cầu thận theo thời gian ở bệnh nhân 
viêm cầu thận lupus trong các đợt điều trị nội trú trong 
thời gian 2009-2010. 

Đối tượng và phương pháp  
Bệnh nhân trên 16 tuổi, được chẩn đoán xác định 

viêm cầu thận lupus theo 4/11 tiêu chuẩn của ACR 
năm 1997 và có protein niệu ≥0,5g/24h [1]. Mức lọc 
cầu thận (MLCT) được tính theo công thức sửa đổi 
chế độ ăn trong bệnh thận (MDRD- Modification of 
Diet in Renal Disease). Nghiên cứu hồi cứu được thực 
hiện trên 44 BN đã được chẩn đoán xác định viêm 
cầu thận lupus vào điều trị nội trú nhiều đợt tại khoa 
Thận - Tiết niệu, bệnh viện Bạch Mai trong 2 năm 
2009 và 2010. Các thông tin thu thập theo mẫu bệnh 
án nghiên cứu đợt vào viện lần một và lần hai của các 
đối tượng nghiên cứu được thu thập theo các thông số 
thống nhất.  

Các số liệu được mã hóa và xử lý bằng chương 
trình SPSS 17.0. 

Kết quả 
Bảng 1: Nồng độ protein và albumin huyết thanh 

trung bình 
Thời điểm Protein TP (g/l) Albumin (g/l) p 

Lần vào viện 1 52,72 ± 9,94 23,19 ± 7,19 >0,05 
Lần vào viện 2 54,18 ± 9,29 24,55 ± 6,8 >0,05 
Nhận xét: Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê về nồng độ protein huyết thanh toàn phần trung 
bình, nồng độ albumin huyết thanh trung bình giữa lần 
vào viện 1 và lần vào viện 2 (p>0,05). 

Bảng 2: So sánh MLCT giữa 2 lần vào viện theo 
nồng độ albumin huyết thanh của nhóm BN có MLCT 
<60ml/phót 

Nồng độ albumin 
MLCT 

 vào viện 1 
MLCT  

vào viện 2 
p 

Albumin huyết 
thanh ≥30g/l 20,72 ± 19,54 20,32 ± 14,32 >0,05 

Albumin huyÕt 
thanh <30g/l 

42,00 ± 23,84 25,28 ± 13,81 <0,01 

Nhận xét: Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê về MLCT trung bình của nhóm có nồng độ albumin 
huyết thanh ≥30g/l giữa 2 lần vào viện (p>0,05). MLCT 
trung bình của nhóm có nồng độ albumin <30g/l giảm 
đi rõ rệt theo thời gian từ lần vào viện 1 đến cao hơn ở 
lần vào viện 2. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0,01). 

Bảng 3: So sánh MLCT giữa 2 lần vào viện theo 
nồng độ hemoglobin (HGB)  

Nồng độ hemoglobin 
MLCT  

vào viện 1 
MLCT  

vào viện 2 
p 

Hemoglobin ≥90g/l 
52,49 ± 
31,71 

30,06 ± 16,6 >0,05 

Hemoglobin <90g/l 31,8 ± 21,19 
22,62 ± 
13,93 

<0,05 

Nhận xét: MLCT trung bình giảm đi rõ theo thời 
gian từ lần vào viện 1 đến lần vào viện 2 ở nhóm có 
nồng độ HGB <90g/l. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, 
p <0,05. MLCT trung bình cũng có xu hướng giảm theo 
thời gian từ lần vào viện 1 đến cao hơn lần vào viện 2 ở 
nhóm có nồng độ HGB ≥90 g/l tuy nhiên sự khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê, p=0,08 (p>0,05). 

 
Biểu đồ: Mối tương quan giữa hemoglobin và mức lọc cầu thận 

ước tính 
 
Nhận xét: Nồng độ HGB và MLCT ở nhóm BN có 

MLCT < 60 ml/phút có mối tương quan tỷ lệ thuận với 
r = 0,44. MLCT giảm thì nồng độ HGB giảm và ngược 
lại. 

Bàn luận 
Trong quá trình phân tích số liệu chúng tôi đã 

khảo sát hầu hết các thông số về lâm sàng và cận 
lâm sàng đã thu thập được để tìm mối liên quan với 
MLCT thay đổi ở bệnh nhân trong các đợt điều trị nội 
trú. Chúng tôi nhận thấy có hai yếu tố chính là 
albumin và hemoglobin biểu hiện xu thế có mối liên 
quan đến sự suy giảm mức lọc cầu thận trong các đối 
tượng nghiên cứu.  

Liên quan của nồng độ albumin huyết thanh với 
mức lọc cầu thận ở bệnh nhân viêm cầu thận lupus 
qua các đợt điều trị nội trú 

Trong cơ chế sinh lý MLCT, sự giảm protein toàn 
phần huyết thanh mà chủ yếu là sự giảm albumin 
huyết thanh sẽ dẫn đến giảm áp lực keo huyết tương, 
làm mất dịch từ hệ thống tuần hoàn ra khoảng gian 
bào, dần đến giảm thể tích tuần hoàn làm giảm tưới 
máu cầu thận qua đó làm giảm MLCT, sự suy giảm 
MLCT tạm thời và tái phát có thể ảnh hưởng đến chức 
năng thận lâu dài. Trong nghiên cứu của chúng tôi ở 
nhóm BN có MLCT <60 ml/phút, MLCT trung bình ở 
nhóm có nồng độ albumin <30g/l giảm rõ rệt theo thời 
gian qua hai lần vào viện, điều này không được quan 
sát thấy ở nhóm có nồng độ albumin ≥30 g/l. Như 
vậy,trong nghiên cứu của chúng tôi nhóm có nồng độ 
albumin huyết thanh <30g/l có sự suy giảm MLCT rõ 
ràng hơn nhóm có nồng độ albumin huyết thanh 
≥30g/l. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với 
nghiên cứu của nhiều tác giả Hunsicker L.G. [2], 
Yokoyama H. [3].  

ảnh hưởng của nồng độ HGB với MLCT trong 
các đối tượng nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi khi so sánh 
MLCT trung bình theo nhóm nồng độ hemoglobin thấy 
rằng: ở nhóm BN có nồng độ hemoglobin <90 g/l có sự 
suy giảm về MLCT rõ ràng ở lần vào viện thứ 2, sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê với <0,05. Nhóm có 
MLCT ≥90 g/l có sự suy giảm MLCT ở lần vào viện 2 
tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với 
p=0.08 (p>0.05). Như vậy, nhóm BN có thiếu máu mức 
độ trung bình và nặng có sự suy giảm MLCT rõ ràng 
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hơn so với nhóm bệnh nhân không thiếu máu và thiếu 
máu nhẹ. Chúng tôi tìm thấy mối tương quan tỷ lệ 
thuận giữa MLCT và nồng độ hemoglobin ở nhóm có 
MLCT <60 phút, r =0,44 (p<0,05). MLCT càng giảm thì 
nồng độ hemoglobin càng giảm và ngược lại. Theo 
Mercadal L. và cộng sự (2012), sự thiếu hụt 
Erythropoietin là yếu tố quyết định chính trong thiếu 
máu ở bệnh thận mạn tính, ngoài ra còn một số yếu tố 
khác ảnh hưởng đến sự thiếu máu ở bệnh nhân bệnh 
thận mạn tính. Tuy nhiên, nghiên cứu này của 
Mercadal cũng chỉ có ý nghĩa thống kê ở nhóm bệnh 
nhân có MLCT ≥30 ml/phút/1,73m2. Mối liên quan giữa 
suy giảm MLCT và nồng độ hemoglobin thông qua sự 
suy giảm Erythropoietin nội sinh [4]. Kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi cũng phù hợp với kết quả của một 
số tác giả trong nước. Tác giả Đỗ Thị Liệu làm nghiên 
cứu trên 80 BN VCT lupus về đối chiếu mô bệnh học 
và lâm sàng đã nhận xét thiếu máu trung bình và rất 
nặng chiếm 55,6% ở VCT lupus class III, 59.3% ở VCT 
lupus class IV, và tỷ lệ 100% BN suy thận nặng (độ III 
trở lên) đều có thiếu máu nặng [5]. Nghiên cứu của 
Kuriyama và cộng sự thấy những BN có hematocrit 
<30% thì có sự suy giảm MLCT nhanh hơn [6]. 

Kết luận 
Nhóm có nồng độ albumin huyết thanh<30g/l có sự 

suy giảm MLCT nhanh hơn và rõ ràng hơn nhóm có 
nồng độ albumin huyết thanh ≥30g/l, sự suy giảm có ý 
nghĩa thống kê với p<0,01. Nhóm BN có nồng độ 

hemoglobin <90 g/l có sự suy giảm MLCT rõ ràng và 
nhanh hơn so với nhóm có nồng độ hemoglobin ≥ 
90g/l, sự suy giảm có ý nghĩa thống kê với p<0,05 và 
mối tương quan tỷ lệ thuận với r =0,44 (p<0,05). 
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NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI HUYẾT ĐỘNG, HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI  

SAU PHẪU THUẬT SA VAN HAI LÁ TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 
 

Ngô Chí Hiếu - Bệnh viện Tim Hà Nội 

Đỗ Doãn Lợi - Bệnh viện Bạch Mai 

Đặng Hanh Đệ - Bệnh viện Việt Đức 

TÓM TẮT 
Sa van hai lá là nguyên nhân thường gặp nhất gây 

hở van hai lá. Đây là nhóm bệnh mà phẫu thuật sửa 
hoặc thay van đem lại nhiều hiệu quả. Tuy nhiên, do 
tim trái đã có tổn thương giãn nhiều nên khả năng sau 
phẫu thuật tiềm ẩn nhiều nguy cơ rối loạn huyết động 
và chức năng thất trái.  

Mục tiêu: Đánh giá các thay đổi huyết động và 
chức năng thất trái trong giai đoạn hậu phẫu sửa hoặc 
thay van của bệnh sa van hai lá.  

Đối tượng: bệnh nhân sa van hai lá mức độ vừa và 
nặng, có chỉ định phẫu thuật tại bệnh viện tim Hà nội.  

Phương pháp nghiên cứu: tiến cứu, mô tả, theo dõi 
dọc.  

Kết quả: từ 1/2007 - 6/2011, có 114 bệnh nhân 
phẫu thuật sa van hai lá. Tuổi trung bình 41,63 ± 
16,70; sửa van 69, thay van 45. Rối loạn huyết động 
(HA giảm, suy tim) xảy ra 4-8 giờ hậu phẫu, thời điểm 
cần dùng trợ tim 5,3 ± 4,3h sau sửa van và 8,7 ± 
3,22h sau thay van. Thất trái giãn, hức năng tâm thu 
giảm sớm (EF: 51,61 ± 10,24 sau sửa van và 49,22 ± 

11,46 sau thay van), phục hồi nhanh và tốt trong 
nhóm sửa van.  

Kết luận: Sau phẫu thuật sa van hai lá có nhiều rối 
loạn huyết động xảy ra sớm. Chức năng thất trái giảm 
sau đó phục hồi nhanh ở nhóm sửa van hai lá. 

Từ khóa: Sa van hai lá, thay van tim. 
SUMMARY 
Mitral valve prolapse is the most common cause of 

mitral valve regurgitation. Surgery is effectiveness for 
the treatment. However, due to left ventricle were 
damaged pre-op, there would be some risk of 
hemodynamic unstable and left ventricle failure post-op.  

Purpose: to evaluate the hemodynamic changing 
and left ventricle function post-op mitral valve prolapse.  

Objective: moderate to severe mitral valve 
prolapse, indicated to operation at Hanoi heart 
hospital.  

Methods: perspective, descriptive.  
Results: from 1/2007-6/2011: 114patients were 

included. Age average: 41.63±16.70, mitral valve 
repair 69, valve replacement 45. Some hemodynamic 


